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 Lời  nói đầu 

1. Tính thiết thực của đề tài:   

Đặc tính  của ngân hàng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ, là huy động vốn, làm công cụ 

thanh toán và cho vay.  Do vậy, quản trị nguồn và vốn luôn là một vấn đề quan trọng 

hàng đầu đối với ngân  hàng vì không điều hòa vốn tốt thì không thể nói đến việc cho vay 

và thanh toán. Nguồn vốn thì có nhiều loại: ngắn, trung và dài hạn  với lãi suất huy động 

khác nhau, khác nhau về   lượng vốn, thời điểm có vốn và thời điểm đáo hạn. Một ví dụ 

thực tế cho thấy: có những khi chúng ta cần mua một món hàng nào đó nhưng lại không 

có tiền vào thời điểm giá rẻ, vào thời điểm chúng ta có tiền thì món hàng chúng ta muốn 

có thể đã bán hết hoặc đã tăng giá. Quyết định vay và trả lãi vay hay chờ có tiền để mua? 

Phương thức nào chúng ta sẽ phải trả chi phí nhiều hơn: lãi vay nợ hay chi phí do hàng 

tăng giá, hoặc thiệt hại do không có món hàng đó vào thời điểm dự kiến? Các nhà quản trị 

ngân hàng cũng phải trả lời các câu hỏi tương tự như vậy khi quyết định có nên tiếp tục 

cho vay hay từ chối hoặc có nên đi huy động từ nguồn nào khác để cho vay và thời điểm 

nào thì huy động với lãi suất bao nhiêu thì phù hợp.  

Vấn đề quản trị nguồn vốn ở ngân hàng càng trở nên phức tạp hơn khi các nguồn vốn này 

cũng như tiền vay đến hạn bị tác động rất lớn bởi nhiều yếu tố không ổn định như: các 

nguồn tiền bằng các loại tiền tệ khác nhau gây ảnh huởng làm cho tỷ giá biến động lên 

xuống hoặc các chính sách lãi suất, các tin đồn tác động đến tâm lý của người dân làm 

cho họ rút tiền trước hạn... Bên cạnh đó, với thời đại ngày nay lãi suất có thể thay đổi 

từng ngày, và thời hạn các món gửi cũng có thể thay đổi làm cho việc quản trị lại càng trở 

nên khó khăn hơn. 

Luận án đề xuất một số giải pháp nhằm tăng hiệu quả quản trị nguồn vốn ở ngân hàng. 

Đặc biệt, ứng dụng lý thuyết  về quản trị rủi ro lãi suất ngân hàng giúp ngân hàng giảm 

thiểu được rủi ro khi lãi suất thay đổi, hoặc thu lợi từ  sự thay đổi của lãi suất. 

2. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài:   

Đối với các doanh nghiệp thì vốn là một yếu tố quan trọng, đối với ngân hàng thì vốn 

càng quan trọng hơn, song vấn đề đặc biệt quan trọng hơn cả là vấn đề duy trì một cơ cấu 

nguồn vốn và sử dụng vốn như thế nào để đem lại hiệu quả và độ an toàn cao cho ngân 

hàng. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở khoa học của đề tài: các bài toán về quản lý tài chính; chi phí vốn và thực tiễn tại 

các ngân hàng thương mại áp dụng vào thực tế hoạt động của NHĐT&PTVN trên địa bàn 

TP.HCM. 

3. Mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu:  

• Các nghiên cứu nhằm tìm cách áp dụng và đưa ra các phương pháp tối ưu hóa lợi 

nhuận thông qua việc quản trị và  sử dụng hiệu quả nguồn vốn. 

• Đối tượng nghiên cứu là các phương thức quản trị nguồn vốn đã và đang được áp 

dụng hoặc đã được nghiên cứu về mặt lý thuyết và tìm phương pháp áp dụng nó vào 

điều kiện thực tế tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển trên địa bàn TP.HCM. 

• Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chú tâm đến việc giải quyết bài toán về quản lý rủi ro lãi 

suất và bên cạnh đó là các đề xuất khác liên quan đến việc quản trị nguồn vốn. Số liệu 

chủ yếu được lấy để xử lý là số liệu hoạt động năm 1999 của Ngân hàng Đầu tư và 

PTVN tại CN TP.HCM và các số liệu năm 1999 của ngành Ngân hàng trên địa bàn 

TP.HCM. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Dùng phương pháp nghiên cứu mô tả và dùng lý thuyết để xây dựng các mô hình 

quản trị vốn sao cho hiệu quả. 

- Sử dụng phương pháp phân tích duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. 

- Sử dụng các học thuyết về quản trị kinh doanh, kết hợp với phương pháp suy đoán 

trên cơ sở các tài liệu về ngân hàng và các tài liệu khác có liên quan. 

 

5. Kết cấu của luận văn. 

Luận văn chia làm ba phần:  

- Phần đầu:Mục lục,  giới thiệu chung về ý nghĩa và mục đích nghiên cứu 

- Phần 1: Một số lý luận chung về quản trị hiệu quả nguồn vốn  

- Phần 2: Thực trạng hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam chi nhánh 

TP.HCM. ứng dụng lý thuyết để xây dựng mô hình nghiên cứu.  

- Phần 3: Một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn vốn tại 

Ngân hàng Đầu tư và PT VN tại địa bàn TP.HCM. 
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Chương I: Một số khái niệm về Quản trị Nguồn vốn 

1.1 Lý thuyết về quản trị nguồn vốn 

1.1.1  ý nghĩa của lý thuyết về quản trị nguồn vốn 

Nhiệm vụ chính của ngân hàng thương mại là huy động vốn, cho vay và thanh 

toán. Như vậy có thể hiểu đơn giản: ngân hàng huy động vốn với một mức lãi suất, bên 

cạnh đó có thể mượn vốn tiền gửi của các đơn vị gửi tiền tại ngân hàng và cho vay với 

mức lãi suất cao hơn sao cho thu được lợi nhuận cao nhất.  Mấu chốt vốn đề là ở chỗ: 

điều hòa việc thanh toán sao cho đảm bảo được khả năng thanh toán và thu được lợi 

nhuận tối đa.  

Cũng cần lưu ý rằng, các nguồn vốn mà ngân hàng huy động  được có số lượng, 

thời hạn và lãi suất khác nhau và thường thì hiếm khi chúng ta có thể lập được một cân 

đối giữa nguồn vốn và cho vay phù hợp hoàn toàn về cả thời hạn và  số lượng vì việc điều 

hành nguồn vốn của ngân hàng cực kỳ phức tạp. Ngân hàng cần phải cân nhắc xem có 

nên huy động (hay sử dụng ) nguồn vốn nào đó hay không, với lãi suất bao nhiêu và thời 

hạn bao lâu là phù hợp. Bên cạnh đó, các nguồn vốn chịu ảnh hưởng bởi cơ chế thị trường 

có thể thay đổi thất thường: người dân hoặc các công ty có thể rút tiết kiệm, tiền gửi  

trước hạn khi họ có được cơ hội làm ăn hoặc do giá vàng, giá đô la lên xuống cho thấy họ 

trữ đô la có lợi hơn gửi tiền ở ngân hàng hoặc các nguồn vốn cũng có thể bị ảnh hưởng 

bởi chính sách điều hành vĩ  mô về tiền tệ của nhà nước như quy định về mức lãi suất 

trần, giá đô la hay các chính sách khác về xuất nhập khẩu.... Ngược lại đối với hoạt động 

cho vay, các công ty có thể do ảnh hưởng bởi môi trường làm ăn bị lỗ mà không trả nợ 

được hoặc trả trễ hạn, họ cũng có thể trả trước hạn vốn ngân hàng khi thấy việc sử dụng 

nguồn vốn khác là có lợi hơn.  

Ngoài ra, ngân hàng còn phải chịu rủi ro lãi suất thị trường có thể lên xuống thất 

thường tùy theo mức tăng trưởng của nền kinh tế hoặc do chính sách điều hành vĩ  mô lưu 

thông tiền tệ của ngân hàng Nhà nước. Rủi ro lãi suất do nguyên nhân: lãi suất đáo hạn 

vốn tăng so với lãi suất cho vay ban đầu, lãi suất cho vay của ngân hàng cao hơn so với lãi 

suất cho vay chung trên thị thường đồng thời các đơn vị vay vốn sẽ đề nghị thanh toán 

trước hạn và ngược lại. 

Tất cả điều đó cho thấy rằng điều hành nguồn vốn là việc không đơn giản và các 

nhà quản trị đã phải đau đầu để tìm ra phương thức quản lý hiệu quả nhằm tối ưu hóa lợi 
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nhuận. Bên cạnh đó nếu điều hành nguồn vốn khéo léo, không những ngân hàng không bị 

tổn thất do lãi suất thay đổi và sự  biến động của giá ngoại tệ mà còn có thể thu được 

thêm lợi nhuận nhờ vào đó. 

1.1.2   Bảng tổng kết tài sản ngân hàng thương mại 

Bảng tổng kết tài sản ngân hàng thương mại là bản liệt kê các kết số (số kết dư), bao gồm 

tài sản có, tài sản nợ và vốn cổ phần theo nguyên tắc:  

Tổng tài sản có =    Tổng tài sản nợ + vốn cổ phần   

Cấu trúc của tài sản có và tài sản nợ trong bảng tổng kết tài sản của ngân hàng được trình 

bày trong bảng 1 sau: 

 

Bảng1:  Bảng tổng kết tài sản ngân hàng thương mại (NHTM) 

  Tài sản có  

Vốn dự trữ 

Đầu tư chứng khoán 

Cho vay 

Tài sản có khác  

  Cân số 

 Tài sản nợ + vốn cổ phần 

Tài khoản séc (tiền gửi không kỳ hạn) 

Tiền tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn 

Tiền nợ khác 

Vốn cổ phần (hoặc vốn tự có) 

  Cân số 

 

Trong bảng tổng kết tài sản NHTM, tài sản có bao gồm các khoản mục sau: 

Vốn dự trữ: (các khoản về ngân quỹ): tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước và 

tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác. 

Đầu tư chứng khoán: đầu tư chứng khoán là một loại hình khá phổ biến của các NHTM 

tại các nước kinh tế phát triển. Chứng khoán là một phiếu nợ được in trên giấy dưới hình 

thức của một chứng từ. Chứng khoán thường có hai loại: trái phiếu và cổ phiếu. 

• Trái phiếu: là một giấy vay tiền có trả lãi suất, do kho bạc, các công ty kinh doanh 

hay ngân hàng phát hành. 

• Cổ phiếu: là một chứng từ có giá trị xác nhận cổ đông góp vốn dưới hình thức cổ 

phần. 

Ngân hàng đầu tư chứng khoán nhằm mục đích: tìm kiếm lợi nhuận, nâng cao khả năng 

thanh toán, đa dạng hóa các dịch vụ kinh doanh nhằm phân tán rủi ro.   

Cho vay(hoạt động tín dụng): là kinh doanh chủ yếu của NHTM. Theo luật các Tổ chức 

tín dụng (thông qua ngày 12/12/97  có hiệu lực từ 01/10/1998): "Cấp tín dụng là việc tổ 
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chức tín dụng thỏa thuận để khách hàng sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc có hoàn 

trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng và các 

nghiệp vụ khác"  

Tài sản có khác: bao gồm  

• Tài sản cố định, công cụ lao động và vật liệu thể  hiện bằng hiện vật như (nhà cửa, 

kho tàng, máy móc thiết bị). 

• Các khoản phải thu, tài sản thiếu hụt, mất mát trong kinh doanh. 

• Các khoản phát sinh trong nghiệp vụ thanh toán     

Khác với các doanh nghiệp sản xuất, các tài sản có loại này thường chiếm tỷ trọng 

nhỏ trong tổng tài sản có. Nó phù hợp với đặc thù của loại hình kinh doanh tiền tệ.  

1.2 Phương pháp quản trị  nguồn vốn dùng dự trữ bắt buộc và các chỉ 

tiêu tài chính khống chế và thẩm định hiệu quả của hoạt động điều 

hành nguồn vốn.  

1.2.1 Dự trữ bắt buộc 

Ưu tiên hàng đầu trong việc quản trị tài sản có là việc chấp hành dự trữ bắt buộc do Ngân 

hàng trung ương quy định và đảm bảo các khoản chi trả thường xuyên về tiền gửi cho 

khách hàng. Để đáp ứng các yêu cầu này ngân hàng phải thực hiện  dự trữ sơ cấp (tiền 

mặt tại quỹ, tiền gửi tại ngân hàng trung ương, tiền gửi tại ngân hàng các ngân hàng đại lý 

và các ngân hàng thương mại khác , ngân quỹ đang trong quá trình thu nhận).  

Dự trữ thứ cấp bao gồm: dự trữ dưới hình thức các chứng khoán có ít rủi ro về tín dụng và 

lãi suất thời gian đáo hạn ngắn, mang tính thanh khoản cao (tín phiếu kho bạc, hối phiếu 

chấp nhận thanh toán của ngân hàng). 

Dự trữ bắt buộc dưới hình thức phong tỏa: quy định theo quyết định 108/QĐ-NH5 ngày 

09/06/92 và thông tư ngày 06/07/92 của Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt nam. 

 

Số tiền dự trữ bắt buộc  =  Số dư tiền gửi bình quân     Tỷ lệ dự trữ  

 tháng này    tháng trước (1)  * bắt buộc (2) 

(1) bao gồm: tiền gửi thanh toán, tiền gửi, tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn của các 

cá nhân, tổ chức, các  khoản tiền quản lý và giữ hộ, trái phiếu kỳ phiếu dưới một 

năm. 
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(2) : Tỷ lệ này do Thống đốc quy định cho từng loại tiền gửi, tỷ lệ này hiện nay như sau: 

Tỷ lệ dự trữ cho tiền gửi không kỳ hạn là 14% 

Tỷ lệ dự trữ cho tiền gửi có kỳ hạn và tiết kiệm là 8% 

Số tiền dự trữ sau khi được xác định sẽ được đưa vào một tài khoản riêng để phong tỏa. 

 

Dự trữ bắt buộc dưới hình thức không phong tỏa: hiện nay phần lớn các ngân hàng trên 

thế giới đều áp dụng hình thức quản trị dự trữ dưới hình thức không phong tỏa. Theo cách 

này, ngân hàng trung ương quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc, các ngân hàng thương mại phải 

chủ động việc thực hiện dự trữ theo tỷ lệ quy định, Ngân hàng trung ương tiến hành kiểm 

tra việc chấp  hành dự trữ của các ngân hàng thương mại. Các điểm đặc biệt của hình thức 

này như sau: 

• Các ngân hàng phải thực hiện dự trữ theo tỷ lệ quy định. Số tiền được xác định 

bằng công thức  

Số tiền dự trữ Số dư tiền gửi tỷ lệ   Số dư tiền gửi      Tỷ lệ 

bắt buộc  =   không kỳ hạn    * dự trữ  +     có kỳ hạn, tiết kiệm   *      dự trữ    

 

• Số tiền dự trữ có thể để dưới hình thức tiền mặt tại quỹ hoặc gửi vào ngân hàng 

trung ương nhưng không phong tỏa ở một tài khoản riêng. 

• Đánh giá việc chấp hành dự trữ theo phương pháp bình quân, điều đó  có nghĩa là 

ngân hàng được phép bù ngày thiếu dự trữ bằng ngày thừa dự trữ. Ngân hàng 

trung ương sẽ kiểm tra định kỳ. 

• Mức dự trữ bắt buộc bình quân: 

Số tiền dự trữ  Số dư tiền gửi Tỷ lệ Số dư tiền gửi     Tỷ lệ 

bắt buộc bquân   = KKH bquân    *   dự trữ  +  có KH và Tkiệm b quân *  dự trữ 

• Số tiền dự trữ bắt buộc bình quân: 

Số tiền dự trữ  Σ( Tiền mặt tại quỹ + Tiền gửi tại ngân hàng trung ương) 

  thực tế   =  -----------------------------------------------------------------------  

  bình quân        Số ngày trong kỳ  

• Nếu mức dự trữ thực tế bình quân nhỏ hơn số dự trữ bắt buộc bình quân thì phần 

chênh lệch này là mức dự trữ thiếu và sẽ bị phạt 

Số tiền phạt = Mức dự trữ thiếu  x  Tỷ lệ phạt 
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1.2.2 Các chỉ tiêu tài chính dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động điều hành 

nguồn vốn 

 

Hệ số thanh khoản: Ngân hàng thường xuyên phải thỏa mãn các nhu cầu chi trả bao gồm 

nợ trên thị trường liên ngân hàng, các khoản nợ khác cũng như các khoản thanh toán ra 

ngoài ngân hàng được lập bởi khách hàng, các khoản chi trả khi đến hạn của trái phiếu, 

kỳ phiếu, tiết kiệm, tiền gửi kể cả các khoản tiền rút trước hạn ...  

 Tài sản có thanh khoản cao  

Hệ số thanh khoản  = -----------------------------------------    >=100% 

    Các khoản nợ 

• Tài sản có thanh khoản cao: Các khoản cho vay sẽ thu trong kỳ, tín phiếu kho bạc, 

trái phiếu, tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại ngân hàng nhà nước và các ngân hàng đại 

lý, các khoản cho vay trên thị trường liên ngân hàng sẽ thu trong kỳ, các khoản tín 

dụng sẽ nhận từ ngân hàng trung ương và các ngân hàng khác. 

• Các khoản nợ: Nợ tiền gửi không kỳ hạn sẽ thanh toán trong kỳ, nợ tiền gửi có kỳ 

hạn, nợ tiết kiệm sẽ chi trả trong kỳ, các khoản nợ trên thị trường liên ngân hàng 

sẽ thanh toán trong kỳ, các khoản tín dụng sẽ cấp cho các ngân hàng khác theo 

thỏa thuận trong hợp đồng.   

Quan hệ giữa các nghiệp vụ sinh lời thuộc tài sản có và tiền gửi: mức độ biến động của 

tiền gửi là yếu tố quyết định kết cấu tài sản dự trữ, cho vay ngắn hạn, cho vay trung, dài 

hạn và đầu tư. Nếu tiền gửi thanh toán và tiền gửi có kỳ hạn ngắn chiếm tỷ trọng cao thì 

ngân hàng phải phân bố quỹ phần lớn cho dự trữ và cho vay ngắn hạn.  

Trong quản trị phải tuân thủ nguyên tắc: cân bằng theo thời hạn giữa nguồn vốn và sử 

dụng vốn, tức là nguồn vốn ngắn hạn dùng để cho vay ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn 

dùng để cho vay và đầu tư dài hạn. Tuy nhiên vì nguồn vốn ngắn hạn luôn luôn có một 

mức ổn định vì thế lợi dụng tính ổn định này để cho vay trung và dài hạn.    
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Hệ số sử dụng vốn  Vốn ròng  +   nguồn vốn dài hạn  

dài hạn so với   =  ------------------------------------------------------------------- 

nguồn vốn dài hạn Giá trị bất động sản + cho vay dài hạn + đầu tư dài hạn.  

 

Đối với các nước Phát triển, hệ số này tối thiểu là 60%. Riêng đối với nước ta do môi 

trường kinh doanh có nhiều bất trắc nên hệ số này phải cao hơn. 

 

 Quan hệ giữa tài sản có và vốn ngân hàng.  

• Hệ số vốn ngắn hạn so với tài sản có: 

 

Hệ số vốn ngắn hạn  Vốn ngân hàng (1) 

      so với   =    ------------------------------------ 

tài sản có   Tổng giá trị tài sản có (2) 

(1): vốn ngân hàng bao gồm vốn cơ bản và vốn bổ sung, vốn bổ sung chỉ được phép sử 

dụng tối đa bằng 50% so với vốn cơ bản. 

(2): tổng giá trị tài sản có bao gồm cả tài sản có nội bảng và ngoại bảng   

Theo quy định của ngân hàng nhà nước Việt nam, hệ số này tối thiểu phải bằng 50%. 

 

• Hệ số vốn ngắn hạn so với giá trị tài sản rủi ro quy đổi 

Hệ số vốn ngắn hạn   Vốn ngân hàng 

so với giá trị tài sản =       ------------------------------------------  

rủi ro quy đổi   Tổng giá trị tài sản rủi ro quy đổi 

 

Tổng giá trị rủi ro quy đổi = Σ ( Tài sản rủi ro x tỷ lệ rủi ro). 

Mỗi loại tài sản có một mức rủi ro khác nhau và tỷ lệ rủi ro này do các cơ quan quản lý và 

kiểm soát ngân hàng quy định. 
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1.3 Lãi  suất và Lý thuyết quản trị tính nhạy cảm với lãi suất, mức 

chênh lệch an toàn về lãi suất.  

1.3.1  Khái niệm về lãi suất. 

Tiền lãi:  là giá cả mà người đi vay phải trả để được quyền sử dụng vốn vay hoặc là tiền 

"thuê vốn" để sử dụng. Tiền lãi là biểu hiện giá trị theo thời gian của tiền tệ. Cụ thể đó là 

lượng tăng lên từ số vốn gốc ban đầu đem đầu tư để có được số vốn tích lũy sau cùng. 

Tiền lãi  = Tổng vốn tích lũy  -   vốn đầu tư ban đầu. 

Lãi suất:   Tỷ lệ phần trăm của tiền lãi so với số vốn gốc ban đầu. trong một đơn vị 

thời gian. 

Tiền lãi trong một đơn vị thời gian 

Lãi suất  =  ------------------------------------------------------- x 100% 

   Vốn đầu tư ban đầu. 

Lãi suất thường được biểu thị theo khoảng thời gian tính lãi là một năm. Tuy nhiên, 

người ta cũng tính lãi theo thời đoạn như: quý, tháng, ngày ... 

 

1.3.1.1 Lãi suất và kỳ hạn 

Tương ứng với các kỳ hạn khác nhau sẽ có các mức lãi suất khác nhau do bởi tính chất ổn 

định của nguồn vốn được sử dụng. 

Lãi suất huy động vốn cao hơn cho kỳ hạn dài  và thấp hơn cho kỳ hạn ngắn. Ngược lại, 

lãi suất cho vay sẽ có khuynh hướng thấp hơn cho kỳ hạn dài và cao hơn cho kỳ hạn ngắn.  

 

1.3.1.2 Lãi suất đầu vào, lãi suất đầu ra và thu nhập ngân hàng 

Chúng ta đã biết, ngân hàng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ, đầu vào cũng như đầu ra 

trong kinh doanh của ngân hàng chính là tiền tệ. Bên cạnh đó vốn hoạt động của ngân 

hàng chủ yếu có nguồn gốc không phải từ vốn chủ sở hữu nên chi phí đầu vào chính là 

chi phí lãi suất để có vốn huy động và lợi nhuận đầu ra chính là lãi suất cho vay. Như vậy: 

Lãi suất đầu vào: là chi phí cho nguồn vốn huy động mà ngân hàng phải trả để có được 

nguồn vốn huy động. Chi phí này được quy đổi  ra tỷ lệ phần trăm của số vốn huy động 

xét trong một đơn vị thời gian nào đó được gọi là lãi suất đầu vào. 
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Lãi suất đầu ra: là tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của ngân hàng cho nguồn vốn được đầu tư 

(cho vay). Số tiền này cũng được quy đổi ra tỷ lệ phần trăm của số vốn (số tiền) được sử 

dụng cho hoạt động đó xét trong một đơn vị thời gian được gọi là lãi suất đầu ra. 

Thu nhập ngân hàng: chính là chênh lệch giữa lãi suất đầu ra và lãi suất đầu vào tính trên 

tổng nguồn khi đưa vào đó tất cả chi phí phát sinh cũng như tất cả các thu nhập từ các 

hoạt động của ngân hàng.   

Như vậy, nói một cách khái quát: mức chênh lệch giữa lãi suất đầu vào và đầu ra của một 

ngân hàng càng lớn thì ngân hàng đó có mức thu nhập càng cao và số đo hiệu quả hoạt 

động của ngân hàng càng lớn. 

 

1.3.2 Tính nhạy cảm với lãi suất. 

Như đã phân tích ở trên, thu nhập ngân hàng càng lớn nếu mức chênh lệch lãi suất đầu 

vào và đầu ra càng lớn. Các nhà quản trị ngân hàng luôn tìm cách để nâng cao lãi suất đầu 

ra, bên cạnh đó phấn đấu giảm lãi suất đầu vào. Tuy vậy, thường thì hoạt động kinh 

doanh  đem lại lợi nhuận lớn thường cũng phải gánh chịu một rủi ro lớn (lãi suất đầu vào 

thấp thì khó giữ được vốn và lãi suất đầu ra lớn sẽ có nguy cơ mất vốn cao hơn) do đó 

trong kinh doanh, các nhà quản trị ngân hàng luôn tìm cách tăng mức lợi nhuận thông 

qua việc tăng mức chênh lệch về lãi suất nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm được mức 

rủi ro phải gánh chịu ở một tỷ lệ chấp nhập được phù hợp với chính sách do ban quản trị 

ngân hàng đề ra.   

Lãi suất trên thị trường vốn, bị ảnh hưởng bởi cung cầu vốn của nền kinh tế và chính sách 

điều hành vĩ mô của nhà nước có thể thay đổi lên xuống làm ảnh hưởng đến mức chênh 

lệch lãi suất (bên cạnh đó là thu nhập) của ngân hàng. Các ngân hàng cố gắng tìm ra 

phương pháp quản trị sự  biến động,  giữ vững hoặc làm tăng mức chênh lệch lãi suất. 

Lãi suất các loại thay đổi nhưng ảnh hưởng của nó (ảnh hưởng làm tăng hoặc giảm số tiền 

của các khoản mục tương ứng)  lên các loại tài sản nợ (nguồn vốn ngân hàng) hoặc tài sản 

có (sử dụng vốn của ngân hàng) là khác nhau. Người ta gọi tính chất bị ảnh hưởng này là 

tính "nhạy cảm " với lãi suất. Người ta tìm cách quản trị tính "nhạy cảm" với lãi suất này, 

duy trì một cơ cấu vốn,nguồn vốn thích hợp để đảm bảo mức chênh lệch lãi suất mục tiêu. 

Tính nhạy cảm lãi suất nói lên sự nhạy cảm hay sự thay đổi lên xuống của mức chênh 

lệch lãi suất do ảnh hưởng bởi các nhân tố bên trong và bên ngoài. Những nhân tố bên 

trong bao gồm kết cấu tài sản nợ và có, chất lượng và sự tới hạn của các món vay và sự tới 
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hạn của nguồn vốn huy động được. Nhân tố bên ngoài bao gồm:  các điều kiện kinh tế và 

lãi suất thị trường. Ngân hàng có thể cố gắng để quản lý được các nhân tố bên trong 

nhưng chỉ có thể cố gắng dự đoán về các nhân tố bên ngoài. 

1.3.4 Mức chênh lệch an toàn về lãi suất 

Đó là mức chênh lệch tối thiểu đem lại cho ngân hàng mức lợi nhuận trên đồng vốn đạt 

yêu cầu hoặc ít nhất cũng đủ để bảo toàn vốn. 

1.3.4.1 Đo lường mức chênh lệch. 

Mức chênh lệch về lãi suất của một ngân hàng: là con số so sánh giữa tất cả các thu nhập 

mang lại do lãi suất trong tài sản của ngân hàng và chi phí về lãi suất mà ngân hàng phải 

trả. 

Mức chênh lệch lãi suất thuần: được tính bằng hiệu số giữa tổng  các thu nhập lãi ,  phí  

dịch vụ (tính trên cơ sở  số thu nhập phải chịu thuế) và tổng các chi phí cho tiền lãi phải 

trả. Chỉ số này giúp đỡ chúng ta xem xét mức độ mà ngân hàng có thể chịu được bao gồm 

cả các chi phí khác. 

Tỷ lệ chênh lệch lãi suất thuần:  Thu nhập lãi chia cho số tài sản tạo ra thu nhập của ngân 

hàng. Đây là một chỉ số tương đối do đó nó lợi ích trong việc đo lường sự thay đổi và xu 

hướng của mức chênh lệch về lãi suất. Người ta cũng sử dụng con số này như là một chỉ 

tiêu  để đối chiếu so sánh giữa các ngân hàng. 

Các công thức trên khi trừ đi phần cho vay không đòi được (vì khó đòi và không thể đòi 

được - loan loss) thì gọi là hệ số được tính sau khi trừ đi phần cho vay không đòi được. 

Mức chênh lệch lãi suất đầu vào và đầu ra (spread): một chỉ số đo lường tương đối, là 

hiệu số giữa lãi thu được (tính bằng cách chia tổng thu nhập lãi cho số tài sản sinh lãi) và 

chi phí lãi (được tính bằng cách chia chi phí lãi đã trả không bao gồm phần vốn cho vay 

không đòi được cho phần nguồn vốn huy động phải trả lãi). 

Minh họa cho công thức tính, đo lường mức chênh lệch lãi suất: 
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Bảng tổng kết  tài sản ngân hàng         Đơn vị tính: triệu USD. 

Tiền mặt và ngân phiếu:   13.205 

Chứng khoán ngắn hạn   1.504 

Chứng khoán dài hạn 42.101 

Cho vay (thuần) 82.676   

Tài sản khác   6.672 

 146.158 

Tiền gửi, tiết kiệm  có kỳ hạn: 21.632 

Tiền gửi ttoán, Tkiệm    109.042 

        không kỳ hạn  

Vay Mượn và nợ khác    4.650 

Vốn chủ sở hữu   10.834 

 146.158 

 Báo cáo thu nhập trong năm 

Lãi thu được      12.768 

Thu nhập khác        1.547             14.315 

Trừ   chi phí trả lãi:          7.363 

   Chi phí do cho vay không đòi được        517 

   Chi phí khác        4.658   12.538 

Thu nhập (số tính thuế)          1.777 

Thuế phải trả               575 

Thu nhập thuần           1.202 

 

Đo lường chênh lệch lãi suất 

Chênh lệch lãi suất thuần:   Lãi thu được -  Lãi phải trả 

  (không trừ phần mất khi cho vay)  12.768  -  7.363        =  5.405 

Mức chênh lệch lãi suất thuần:  Lãi thu được -  (Lãi phải trả+ vốn mất). 

  (trừ đi phần mất khi cho vay)  12.768  -  (7.363+ 517)       =  4.888 

Tỷ lệ chênh lệch lãi suất thuần :  Lãi thu được - (Lãi phải trả+ vốn mất) 

(trừ đi phần mất khi cho vay)     Tài sản sinh lãi 

       12.768  -( 7.363+517)        =  3,87% 

        126.281   

  

Mức chênh lệch lãi suất đầu  :        Lãi thu được      Lãi phải trả 

vào và đầu ra(Int spread)      Tài sản sinh lãi Vốn huy động phải trả lãi 

      12.768          7.363         

126.281 103.692  

     10,11%        -         7,11%          = 3,00%. 
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Khoảng rộng lãi suất  là con số cho phép chúng ta đánh giá mức độ an toàn trong kinh 

doanh ngân hàng. Tương tự như mức chênh lệch giữa giá bán và giá vốn của các sản 

phẩm công nghiệp, đó là sự chênh lệch giữa giá đầu ra và giá đầu vào trong kinh doanh 

ngân hàng. Con số này càng thấp thì mức độ an toàn trong kinh doanh ngân hàng càng 

thấp vì chỉ một sự chuyển dịch nhỏ (giảm giá đầu ra và tăng giá đầu vào) thì ngân hàng sẽ 

phải gánh chịu  thua lỗ.  

1.3.4.2 Cách tính một mức chênh lệch đúng. 

Việc tính một mức chênh lệch đúng đòi hỏi phải tính đủ tất cả các chi phí (phải tính cả 

phần hiệu số giữa phần chi phí khác và thu nhập khác). So với việc đạt được một mức 

chênh lệch lãi suất an toàn, hợp lý thì một điều khác cũng quan trọng không kém nếu 

không muốn nói rằng quan trọng hơn, đó là phần thu nhập chấp nhận được tính trên đồng 

vốn đầu tư của chủ sở hữu. Chênh lệch lãi suất bình ổn ở mức thấp, có lẽ không phải là 

mục tiêu mà ngân hàng muốn đạt tới (muốn tối đa hóa lợi nhuận của chủ sở hữu). Việc 

quản trị nhằm đạt tới một mức chênh lệch lãi suất cao nhất với một tỷ lệ chấp nhận được 

về rủi ro tín dụng, rủi ro thanh toán và rủi ro do sự nhạy cảm với lãi suất. Chúng ta sẽ bàn 

tới các yếu tố này ở phần sau. 

Một thị trường cạnh tranh tính trên cả hai phương diện nguồn vốn và sử dụng vốn (bao 

gồm cả phần cho vay) sẽ giới hạn ngân hàng trong việc muốn đạt được một mức chênh 

lệch lãi suất cao.  Ví dụ: ngân hàng đặt mục tiêu là khoảng rộng lãi suất đạt đuợc là 4%. 

Nhưng hiện tại, thu nhâp trung bình đối với tài sản có là 10% và chi phí vốn trung bình là 

7% và như thế để đạt được mục tiêu đó ngân hàng phải: hoặc là tăng mức thu nhập trung 

bình trên tài sản có lên 1%, hoặc giảm chi phí vốn trung bình đi 1% hoặc là một sự kết 

hợp từ cả hai phía để đạt được một mức chênh lệch tăng 1%. Điều đó sẽ càng trở nên khó 

khăn trong điều kiện cạnh tranh gay gắt. Ngân hàng sẽ phải tăng mức rủi ro tính trên tài 

sản có hoặc tài sản nợ hoặc sẽ phải chấp nhận theo mức chênh lệch lãi suất mà thị trường 

áp đạt. 

Ví dụ để minh họa cho việc tính đúng mức chênh lệch về lãi suất. (xem thêm phụ lục 

phần 1). 
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1.3.5 ảnh hưởng của loại tài sản nhạy cảm với lãi suất 

Các chỉ tiêu để để đánh giá độ nhạy cảm nói chung của tài sản, vốn. Nếu như chúng ta có 

tổng giá trị tài sản nhạy cảm lãi suất là 31,698 triệu USD và tổng giá trị vốn nhạy cảm lãi 

suất là 37,013 thì các chỉ tiêu được tính là: 

 

     tài sản nhạy cảm LS 31,698 

Tỷ lệ nhạy cảm lãi suất =    ------------------------   =  ------------  =  0,86 

     Vốn nhạy cảm LS 37,013 

Mức ch lệch bằng tiền= TS nhạy cảm LS- Vốn nhạy cảm LS =  31,698-37,013 = -5,315 

Chênh lệch quỹ là âm (-5,315 hay với tỷ lệ 86%) khi lãi suất ngắn hạn tăng/giảm sẽ làm 

giảm /tăng chênh lệch lãi suất một lượng bằng -5,315 x mức thay đổi lãi suất. (Phần tiếp 

theo sau đây sẽ bàn tới các khái niệm về chênh lệch quỹ và quản trị chênh lệch quỹ) 

(Xem thêm phụ lục phần 2) 

1.4   Quản trị chênh lệch quỹ (Fund Gap Management) 

Như đã được đề cập, nguyên nhân của biến động lãi suất có hai loại: nguyên nhân 

bên trong (ở một mức nào đó ngân hàng có thể kiểm soát được) và nhân tố bên ngoài 

(ngân hàng chỉ có thể dự đoán ảnh hưởng và mức độ của nó. 

Các loại ảnh hưởng này có thể tóm tắt như sau: ảnh hưởng bái khối lượng (khi lượng vốn 

vay tăng lên trong thời kỳ kinh tế phát triển tạo áp lực làm lãi suất tín dụng tăng cũng như 

mức tổng tài sản của ngân hàng tăng), ảnh hưởng về cơ cấu là ảnh hưởng làm cho các 

ngân hàng có khuynh hướng chuyển cơ cấu tài sản của mình sang loại tài sản có mức thu 

nhập cao hơn và ảnh hưởng về lãi suất là ảnh hưởng khi lãi suất thị trường tăng cao, ngân 

hàng sẽ có được mức chênh lệch lãi suất cao (loại ảnh hưởng này có thể tác động ngược 

chiều nếu chi phí vốn tới hạn tăng). 

Để quản trị các nhân tố bên trong, người ta áp dụng hệ thống quản trị đã được sử 

dụng từ những năm 1980 đến đầu thập kỷ 1990 gọi là quản trị khoảng chênh lệch quỹ 

(Fund gap  management).  

Đối với một hệ thống quản trị chênh lệch quỹ truyền thống, Nhà quản trị được yêu cầu 

phải nhóm tất cả các hạng mục trên hai vế của bảng tổng kết tài sản vào thành các nhóm 

mà ở đó doanh số  của hạng mục tương ứng nhạy cảm hay không nhạy cảm với sự thay 

đổi của lãi suất ngắn hạn. Theo đó, một loại  tài sản hay nợ (vốn) được xác định là nhạy 

cảm với lãi suất, nếu doanh số của loại này thay đổi cùng chiều và cùng một mức độ 
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chung so với sự thay đổi của lãi suất ngắn hạn. Doanh số của loại không nhạy cảm với lãi 

suất thì không thay đổi trong thời kỳ đó. Chú ý rằng, một vài loại tài sản và nợ không phải 

trả chi phí vốn hay trả lãi. 

1.4.1 Mô hình để xem xét khoảng chênh lệch quỹ 

Chúng ta cần lưu ý rằng: việc xem xét tính nhạy cảm về lãi suất đang bàn chỉ ở mức để 

phân loại, và mang tính tương đối nên chưa đủ. Một trái phiếu 10 năm khi mà lãi suất 

thay đổi lớn cũng có thể trở nên nhạy cảm với lãi suất. Hình sau sẽ minh họa ba đường 

căn bản:  

SB đại diện cho số tài sản nhạy cảm với lãi suất được tài trợ bằng nguồn vốn nhạy cảm với 

lãi suất.  

GB đại diện cho số tài sản nhạy cảm với lãi suất được tài trợ bằng nguồn vốn không nhạy 

cảm với lãi suất. 

NB đại diện cho số tài sản không nhạy cảm với lãi suất được tài trợ bằng nguồn vốn không 

nhạy cảm với lãi suất và cổ phần thường (có thể xếp loại vốn tự có của ngân hàng vào  

loại nguồn vốn này).  

Tài sản, nợ (nguồn vốn) và cổ phần thường được tính theo thư giá của tài sản (giá trị sổ 

sách) và tính nhạy cảm với lãi suất được phân loại  theo tiêu thức ở trên. Cổ phần thường 

được tính như là nợ (nguồn vốn) không nhạy cảm với lãi suất. 

Kết quả đo lường có được từ hình vẽ  có lẽ sẽ có ích cho quản trị ngân hàng. Thước đo 

chung thường dùng nhất  cho chênh lệch quỹ (fund gap) là hiệu số giữa số tài sản nhạy 

cảm với lãi suất và số nợ (nguồn vốn) nhạy cảm với lãi suất. Tỷ lệ lệch quỹ giữa số tài sản 

nhạy cảm với lãi suất và số nợ nhạy cảm với lãi suất cũng được sử dụng rộng rãi. Tình 

trạng cân bằng nhạy cảm về lãi suất có được khi chênh lệch  bằng 0 hoặc tỷ lệ lệch quỹ 

bằng 1. Hình vẽ minh họa cho một ngân hàng có số chênh lệch quỹ dương  (số tài sản 

nhạy cảm lãi suất lớn hơn số vốn nhạy cảm lãi suất). Khi lãi suất ngắn hạn tăng, số chênh 

lệch quỹ dương sẽ làm tăng mức chênh lệch về lãi suất (chênh lệch giữa thu nhập và chi 

phí) và ngược lại khi số chênh lệch quỹ là âm sẽ là một áp lực làm giảm mức chênh lệch 

lãi suất. Nói cách khác khi số chênh lệch quỹ âm  thì chênh lệch lãi suất sẽ tăng khi lãi 

suất ngắn hạn tăng và giảm khi lãi suất ngắn hạn giảm. Chênh lệch quỹ là âm, chênh lệch 

lãi suất sẽ thay đổi ngược chiều với sự thay đổi của lãi suất ngắn hạn và nếu chênh lệch 

quỹ là dương: chênh lệch lãi suất sẽ thay đổi cùng chiều với sự  thay đổi của lãi suất ngắn 

hạn. 
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                :Nhạy cảm với lãi suất ngắn hạn 

                  Giá trị thư giá vốn cổ                    

  phần thường (vốn tự có) 

Tài sản nhạy cảm lãi suất bao gồm chứng 

khoán ngắn hạn, loại vay lãi suất thay đổi 

Tài sản không nhạy cảm lãi suất bao gồm: 

loại vay dài hạn, chứng khoán dài hạn và 

địa ốc. 

Nợ không nhạy cảm lãi suất bao gồm: 

chứng chỉ tiền gửi dài hạn, các món vay... 

 

ứng  dụng mô hình ở trên: khi dự đoán rằng lãi suất sẽ tăng các nhà quản trị sẽ có thể 

định hướng làm mở rộng mức chênh lệch quỹ và ngược lại. Nếu được ứng dụng hiệu quả, 

việc quản trị này sẽ làm tăng thu nhập cho ngân hàng tương ứng với một mức độ rủi ro về 

lãi suất  hoặc sẽ làm giảm rủi ro lãi suất tương ứng  một mức thu nhập cho trước. 

1.4.2 Những điểm đáng lưu ý về quản trị chênh lệch quỹ 

Có 5 vấn đề cần được lưu ý khi áp dụng phương pháp  quản trị chênh lệch quỹ.  

• Thời điểm nào là phù hợp dùng để xác định tài sản hoặc vốn là nhạy cảm hoặc không 

đối với lãi suất? 

• Ngân hàng có thể dự tính (dự đoán được) hướng thay đổi, độ lớn và thời gian của sự 

chuyển dịch lãi suất? 

• Các nhà quản trị ngân hàng có thể điều chỉnh tài sản, nợ  (nguồn vốn) một cách đủ 

mềm dẻo để đạt được mức chênh lệch quỹ mà mình mong muốn?  

• Lãi suất của các loại chứng khoán có thay đổi cùng một mức như nhau không? 

• Phải chăng quản trị chênh lệch quỹ chỉ tập trung vào đặc tính nhạy cảm với  lãi suất 

căn cứ trên dòng ngân lưu hiện tại mà bỏ qua rủi ro tái đầu tư. Thực tế thì  sự thay đổi 

đáng kể trong giá trị tài sản và nguồn vốn ngân hàng thể hiện một cách rõ ràng xu 

hướng hướng tới loại không nhạy cảm với lãi suất nếu xét phân loại nó trên quan điểm 

căn cứ theo dòng ngân lưu (Doanh số liên quan đến mục đó khi lãi suất thay đổi ). 

SB 

GB 

 

SAB 

NB NAB 

NLB

EB 

SLB
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1.4.3 Mô hình mức chênh lệch với các khối tới hạn 

Vấn đề thời hạn nào thích hợp để một loại tài sản nào đó được xác định là nhạy cảm hay 

không nhạy cảm với lãi suất rất quan trọng. Một ngân hàng có nhiều chứng chỉ tiền gửi 6 

tháng có thể có chênh lệch quỹ dương lớn trong 1 tháng, nhưng lại có thể có chênh lệch 

quỹ âm lớn trong vòng 6 tháng. Một ngân hàng có thể định giá lại các khoản cho vay 

hàng năm và có được số đáng kể nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất, có thể có vị trí cân 

bằng về chênh lệch quỹ trong một năm. Nhưng khi lãi suất thị trường thay đổi đáng kể 

cũng có thể tạo áp lực ảnh hưởng, làm thay đổi lớn đến với mức chênh lệch lãi suất đang 

có. Bảng sau sẽ trình bày bảng tính minh họa về sự nhạy cảm của lãi suất mà nhiều ngân 

hàng đã  sử dụng để vượt qua sự kém hiệu quả do việc chọn lựa chỉ có một thời hạn nào 

đó. Bảng tính này trình bày sơ lược về tính nhạy cảm với lãi suất của tài sản và nguồn vốn 

của ngân hàng tại một thời điểm cho trước, cho nhiều mục được gọi là các khối tới hạn. 

Một vài ngân hàng có chính sách duy trì cân bằng tính nhạy cảm lãi suất dài hạn (cho 6 

tháng hay năm), nhưng  bỏ qua sự không phù hợp về thời kỳ tới hạn trong thời gian ngắn. 

ý tưởng ở đây là kiểm soát rủi ro lãi suất bằng cách sử dụng lợi thế của việc dự đoán sự 

dịch chuyển rủi ro lãi suất trong ngắn hạn. Dù vậy, cân bằng tính nhạy cảm của lãi suất 

dài hạn sẽ không làm cho thu nhập bị ảnh hưởng nếu ngân hàng dự đoán sai lầm sự 

chuyển dịch của lãi suất. Một vấn đề gây khó khăn khi sử dụng phương thức này là bản 

tính mô tả này liên tục có sự thay đổi nếu chứng khoán tới hạn được đầu tư trong tài sản 

với các mức độ nhạy cảm khác nhau hay nếu thời kỳ tới hạn được tài trợ từ các nguồn vốn 

với các mức độ nhạy cảm khác nhau. Do đó các bảng tính này nên được lập ít nhất là 

hàng tháng và thường xuyên hơn nếu có một số lượng lớn tài sản hay nguồn vốn lớn tới 

hạn trong tháng. (Xem thêm phụ lục phần 3) 

1.4.4 Phân tích chênh lệch quỹ một cách năng động. 

Gần đây, người ta đã chú tâm nhiều vào cái gọi là khoảng chênh lệch lãi suất động. 

Những mức chênh lệch này đòi hỏi phải dự đoán được lãi suất và sự thay đổi liên quan 

đến bảng cân đối trong một chuỗi thời gian. Cho trước các con số dự đoán, báo cáo về 

mức chênh lệch động sẽ thể hiện một cách sinh động cách thức mà các mức chênh lệch 

này sẽ được cấu trúc trong một tương lai nào đó. 

Báo cáo mức chênh lệch động được tạo bởi mô hình máy tính.  Những báo cáo này bị chỉ 

trích là tạo ra tình trạng quá tải về thông tin. Những người sử dụng các báo cáo này có 

khuynh hướng bị vướng vào việc dự đoán lãi suất và những xem xét trên bảng cân đối tài 


